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I. Những người chịu trách nhiệm chính đối với nội dung bản cáo bạch

1. Tổ chức đăng ký

Ông  Bùi Duy Chinh

Chức vụ:
Chủ tịch Hội đồng Quản trị
Ông  Mai Tiến Dũng 

Chức vụ:
Tổng Giám đốc
Bà    Vũ Thị Lan Hương

Chức vụ:
Kế toán trưởng
Chúng tôi đảm bảo rằng các thông tin và số liệu trong Bản cáo bạch này là phù hợp với thực tế mà chúng tôi được biết, hoặc đã điều tra, thu thập một cách hợp lý.

2. Tổ chức tư vấn

Ông  Nguyễn Quang Vinh
Chức vụ:  Giám Đốc, đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt

Bản cáo bạch này là một phần của hồ sơ xin đăng ký giao dịch cổ phiếu do Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt tham gia lập trên cơ sở hợp đồng tư vấn với Công ty cổ phần Giám định Vinacontrol. Chúng tôi đảm bảo rằng việc phân tích, đánh giá và lựa chọn ngôn từ trong Bản cáo bạch này đã được thực hiện một cách hợp lý và cẩn trọng dựa trên cơ sở các thông tin và số liệu do Công ty cổ phần Giám định Vinacontrol cung cấp.

II. Các khái niệm

Vinacontrol
:
Tên viết tắt
Công ty
:
Công ty cổ phần Giám định Vinacontrol

Cổ phiếu
:
Cổ phiếu Công ty cổ phần Giám định Vinacontrol

Điều lệ Công ty:
Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Giám định Vinacontrol

TTGDCK
:
Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

H§QT
:
Hội đồng quản trị

§H§C§
:
Đại hội đồng cổ đông

III. Tình hình và đặc điểm của tổ chức đăng ký

1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển

1.1  Lịch sử hình thành

Công ty Cổ phần Giám định Vinacontrol là công ty Việt Nam đầu tiên hoạt động trong lĩnh vực giám định, được thành lập năm 1957 theo quyết định số 514/BTN-TCCB ngày 26/10/1957 của Bộ Thương mại, với tên gọi ban đầu là Cục Kiểm nghiệm hàng hóa XNK kiêm Sở giám định hàng hóa XNK. 

Đến năm 1974 do nhu cầu giám định hàng hóa XNK tăng, Bộ trưởng Bộ Ngoại thương (nay là Bộ Thương mại) ra quyết định số 513/BNgT-TCCB tách Sở Giám định ra để thành lập Công ty Giám định hàng hóa XNK. 

Thực hiện đường lối đổi mới nền kinh tế theo hướng thị trường, Bộ Kinh tế đối ngoại (nay là Bộ Thương mại) ra quyết định số 402/KTĐN-TCCB ngày 12/11/1988 hợp nhất Công ty Giám định hàng hóa XNK và Cục Kiểm nghiệm hàng hóa XNK thành Công ty Giám định hàng hóa XNK (Vinacontrol).  

Ngày 29/11/2004 Bộ Thương mại ra quyết định số 1758/2004/QĐ-BTM về việc chuyển Công ty Giám định hàng hóa XNK (Vinacontrol) thành Công ty cổ phần Giám định Vinacontrol. Công ty cổ phần Giám định Vinacontrol đã chính thức đăng ký kinh doanh và đi vào hoạt động dưới hình thức Công ty cổ phần theo giấy CNĐKKD số 0103008113 đăng ký lần đầu ngày 1/6/2005 tại Sở Kế hoạch & Đầu tư Thành phố Hà Nội. 

Chuyển sang hoạt động dưới mô hình công ty cổ phần, mục tiêu hoạt động của Công ty là không ngừng tích luỹ và nâng cao năng lực giám định; bảo vệ và mở rộng thị phần; đảm bảo gia tăng giá trị doanh nghiệp và lợi ích hợp pháp của cổ đông. Để tiếp tục đưa công ty phát triển từng bước vững chắc trên thương trường và để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng, Vinacontrol đã xây dựng và áp dụng thành công hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001: 2000 và được tổ chức BVQI (Anh quốc) cấp chứng nhận.

1.2   Một số thông tin cơ bản về công ty

· Tên Công ty:

Công ty cổ phần Giám định Vinacontrol
· Tên tiếng Anh:

The Vietnam Superintendence and Inspection joint stock Company
· Tên viết tắt:

Vinacontrol
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-
Biểu tượng công ty:
· Vốn điều lệ:

52.500.000.000 đồng (Năm mươi hai tỷ, năm trăm triệu đồng)
· Trụ sở:


54 Trần Nhân Tông, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
· Điện thoại:

(84-4) 9436011

Fax:
(84-4) 9433844
· Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103008113 do Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 1/6/2005.




· Các mảng hoạt động chính của công ty: 

· Giám định về quy cách, phẩm chất, tình trạng, số - khối lượng, bao bì, ký mã hiệu… đối với mọi loại hàng hóa (gồm cả máy móc, dây chuyền công nghệ, đá quý, kim loại quý hiếm…);

· Giám sát hàng hóa trong quá trình sản xuất, giao nhận, bảo quản, vận chuyển, xếp- dỡ, giám sát quá trình lắp ráp thiết bị dây chuyền công nghệ; thẩm định, tư vấn, giám sát công trình xây dựng;

· Giám định các phương tiện vận tải, container, các dịch vụ giám định về hàng hải; giám định an toàn con tàu trước khi xếp hàng, phá dỡ hoặc sửa chữa;

· Dịch vụ lấy mẫu, phân tích và thử nghiệm mẫu;

· Giám định tổn thất; Đại lý giám định tổn thất, phân bổ tổn thất cho các Công ty Bảo hiểm trong và ngoài nước;

· Các dịch vụ có liên quan: Khử trùng, thẩm định giá; giám định không phá hủy; kiểm tra kết cấu hàn các công trình; kiểm tra thiết bị và thiết bị đo lường; kiểm tra và lập bảng dung tích các bồn chứa, sà lan; kiểm đếm; niêm phong- cặp chì; dịch vụ kiểm tra chất lượng hệ thống quản lý theo yêu cầu của khách hàng;

· Giám định theo yêu cầu mọi đối tượng để cung cấp chứng từ phục vụ công tác quản lý của Nhà nước thuộc các lĩnh vực như: Xuất xứ hàng hóa; quản lý chất lượng; an toàn, vệ sinh hàng hóa; nghiệm thu, quyết toán công trình đầu tư; bảo vệ môi trường (giám định về vệ sinh công nghiệp; giám định và xử lý nước, nước thải) các dịch vụ phục vụ thông quan;

· Tư vấn, đánh giá, chứng nhận áp dụng hệ thống quản lý theo các tiêu chuẩn quốc tế; Tư vấn về chất lượng hàng hóa, về pháp lý thương mại;

· Dịch vụ giám định và dịch vụ khác theo sự ủy thác của mọi tổ chức giám định trong nước và quốc tế;

· Dịch vụ khách sạn, cho thuê văn phòng (không bao gồm phòng hát Karaoke, quán bar, vũ trường);

1.3  Cơ cấu vốn điều lệ của Công ty tại thời điểm 30.9.2006

	Loại cổ đông
	Số l​ượng cổ phần
	Tỷ lệ nắm giữ

	Nhà n​ước
	1.575.000
	30,00%

	Người lao động trong Công ty
	2.512.380
	47,85%

	Cổ đông ngoài Công ty
	1.162.620
	22,15%

	Tổng số
	5.250.000
	100,00%


2. Bộ máy tổ chức

Công ty Cổ phần Giám định Vinacontrol được tổ chức và hoạt động tuân thủ theo Luật doanh nghiệp. Các hoạt động của Công ty tuân thủ Luật doanh nghiệp, các Luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua. Cơ cấu tổ chức bộ máy của Công ty như sau:

Đại hội đồng cổ đông. 
Đại hội đồng cổ đông là cơ quan quyền lực có thẩm quyền cao nhất của Công ty gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết, họp mỗi năm ít nhất 01 lần. ĐHĐCĐ quyết định những vấn đề được Luật pháp và Điều lệ Công ty quy định. Đặc biệt, ĐHĐCĐ sẽ thông qua các báo cáo tài chính hàng năm của Công ty và ngân sách tài chính cho năm tiếp theo, sẽ bầu hoặc bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty. 
Hội đồng quản trị. 

Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Hiện tại, HĐQT của Công ty có 06 thành viên. Người đại diện theo pháp luật của Công ty là Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Ban kiểm soát. 

Ban kiểm soát là cơ quan trực thuộc Đại hội đồng cổ đông, do Đại hội đồng cổ đông bầu ra. Ban kiểm soát có nhiệm vụ kiểm soát mọi mặt hoạt động quản trị và điều hành kinh doanh của Công ty. Hiện Ban kiểm soát Công ty gồm 3 thành viên. Ban kiểm soát hoạt động độc lập với Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc.

Ban Giám đốc. 

Ban Giám đốc của Công ty có Tổng Giám đốc và các Giám đốc chi nhánh. Tổng Giám đốc do HĐQT bổ nhiệm là người điều hành hoạt động hàng ngày của Công ty và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao.  
Sơ đồ bộ máy tổ chức 
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3. Cơ cấu tổ chức nhân sự của công ty

Tính đến ngày 31/8/2006, số lao động hiện có của Công ty là 500 lao động trong đó có 157 lao động nữ chiếm 31%; 343 lao động nam chiếm 69%.
Kết cấu lao động theo trình độ:

	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ
	Số người

	Trình độ trên đại học
	15

	Trình độ đại học
	407

	Trình độ cao đẳng
	45

	Trình độ trung cấp trở xuống
	33

	Tổng số
	500


Thu nhập bình quân tính đến 31/08/2006:

	Thu nhập Bình quân 
	  3.500.000 ®ång/th¸ng

	Mức lương cao nhất
	  10.000.000 ®ång/th¸ng

	Mức lương thấp nhất
	700.000  ®ång/th¸ng


Từ số liệu trên có thể thấy cơ cấu tổ chức nhân sự giữa các phòng ban của Công ty tương đối gọn nhẹ, năng động và đáp ứng được yêu cầu kinh doanh, đảm bảo được sự cân đối về lao động thuộc các chuyên ngành khác nhau để đáp ứng nhu cầu giám định phong phú của khách hàng. Cơ cấu lao động gián tiếp so với trực tiếp là 15/85. Thu nhập của cán bộ công nhân viên công ty không ngừng được nâng cao về vật chất và tinh thần. Bên cạnh đó Công ty luôn có chính sách đào tạo và nâng cao trình độ của người lao động, đặc biệt là đội ngũ giám định viên, với mức chi phí hàng năm từ 2% đến 5% doanh thu. 

Môi trường, điều kiện làm việc của người lao động trong Công ty và các đơn vị đều đảm bảo tốt. Người lao động được trang bị bảo hộ lao động theo quy định. Công ty có chính sách lương thưởng không lệ thuộc vào thâm niên công tác mà chủ yếu là năng lực nhằm thu hút và giữ chân lớp cán bộ trẻ tuổi. Hàng năm Công ty tổ chức cho CBCNV tham gia các phong trào, các hội thi do Công ty tổ chức, nghỉ mát tham quan, đóng góp các quỹ từ thiện. Phong trào trên đã góp phần khích lệ và động viên CBCNV. 
4. Danh sách cổ đông sáng lập và tỷ lệ cổ phần nắm giữ

Theo Giấy CNĐKKD số 0103008113 đăng ký lần đầu ngày 1/6/2005, cổ đông sáng lập của Công ty cổ phần Giám định Vinacontrol bao gồm (mệnh giá 100.000 đồng/cổ phiếu):

	Họ và tên cổ đông
	Số cổ phần 

nắm giữ
	Tỷ lệ nắm giữ

	Bộ Thương mại
	157.500
	30,00%

	Đại diện sở hữu
	 
	 

	 - Mai Tiến Dũng
	78.750
	15,00%

	 - Trần Đăng Thành
	78.750
	15,00%

	Tổng Công ty Thương mại Hà Nội
	10.000
	1,90%

	Đại diện sở hữu
	
	

	 - Lê Thiên Nga
	
	

	Công ty CP Giao nhận Vận tải và Thương mại


	10.000
	1,90%

	Đại diện sở hữu
	
	

	 - Nguyễn Nam Tiến
	
	

	630 cổ đông khác
	334.384
	63,69%

	Tổng cộng
	511.884
	97,50%


5. Danh sách cổ đông nắm giữ từ 5% trở lên vốn cổ phần của Công ty tại thời điểm 30.9.2006

(Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu)

	Họ và tên cổ đông
	Số cổ phần nắm giữ
	Tỷ lệ nắm giữ

	Bộ Thương mại
	1.575.000
	30%


6. Danh sách những công ty mẹ và công ty con của tổ chức xin đăng ký, những công ty mà tổ chức đăng ký đang nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối, những công ty nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với tổ chức đăng ký

Không có. 

7. Hoạt động kinh doanh

7.1 Sản phẩm, dịch vụ chính

Dịch vụ chính của Công ty là giám định. Công ty kiểm tra thiết kế sản phẩm, dịch vụ, quá trình hay nhà xưởng, thiết bị và xác định sự phù hợp của chúng với các yêu cầu cụ thể của doanh nghiệp hoặc yêu cầu chung của mặt hàng liên quan. Chứng thư giám định do Vinacontrol cung cấp là chứng cứ khách quan giúp khách hàng giải quyết có hiệu quả các vấn đề trong kinh doanh như khiếu nại, thanh toán, giao nhận, xuất xứ, bảo hiểm, và các hoạt động quản lý như thông quan, áp thuế, vệ sinh an toàn hàng hóa, bảo vệ môi trường. 

Xét theo mặt hàng thì dịch vụ giám định của Vinacontrol chủ yếu tập trung vào các mảng sau:

· Hàng xuất: gạo, nông sản, cây công nghiệp, dầu thô, dăm gỗ bạch đàn, hải sản, thủy sản, khoáng sản, Ilmenhite, xăng dầu, hàng tiêu dùng, hàng thủ công mỹ nghệ, đồ gỗ xuất khẩu... Về hàng nông sản và cây công nghiệp xuất khẩu, thị phần Công ty là 60%; về dầu thô, thị phần đạt tới trên 80%, dăm gỗ bạch đàn 90%, kim ngạch xuất khẩu của mặt hàng đó.

· Hàng nhập: xăng dầu, khí đốt, phân bón, sắt thép, hóa chất, bông xơ, máy móc thiết bị, ô tô, xe máy, clinker, linh kiện điện tử, luơng thực, thực phẩm. Thị phần giám định xăng dầu nhập khẩu của công ty là 40%, còn các mặt hàng khác thị phần là 30%. 

Xét theo loại hình dịch vụ thì thế mạnh của Công ty là các loại hình giám định truyền thống, bao gồm kiểm tra chứng nhận xuất xứ hàng hóa, tư vấn xây dựng hệ thống quản lý chất lượng, giám định hàng hải; giám định tổn thất; hun trùng; giám định container và hàng hóa trong container; máy móc thiết bị, dây chuyền sản xuất. 

Hiện nay các dịch vụ của Công ty chủ yếu là cung cấp cho các khách hàng trong nước. Đối tượng khách hàng chính của công ty gồm các tổng công ty nhà nước, các công ty liên doanh với nước ngoài hoặc công ty nước ngoài có chi nhánh tại Việt Nam với kim ngạch xuất khẩu lớn, độc quyền các mặt hàng trọng yếu như PETECHIM, PETROLIMEX, VINAMETAL, VINACIMEX, LILAMA, TCTXD Sông Đà, VINATEA, VINATEX, VINAMILK, SHELL, BP, EXXON MOBIL, CHEVRON, PETRONAS, MITSUBISHI, SUMITOMO, CHINA OIL, SINOPEC... Các mặt hàng qua giám định của các công ty nói trên chiếm từ 10-90% tổng kim ngạch XNK của mặt hàng liên quan. Đối tượng quan trọng tiếp theo là các dịch vụ giám định phục vụ quản lý nhà nước làm theo yêu cầu của Hải quan, các cơ quan quản lý nhà nước. Đối tượng khách hàng đông đảo nhất là các công ty tư nhân thuộc đủ các lĩnh vực ngành nghề. Công ty đang tập trung hướng tới đối tượng khách hàng tiềm năng này. 

Xuất phát từ yêu cầu của khách hàng và nhu cầu của thị trường, Phòng Kỹ thuật Tổng hợp và Phòng Thử nghiệm sẽ xem  xét khả năng đáp ứng của Công ty đối với các nhu cầu đó và đề xuất các phương pháp thống nhất thích hợp để thực hiện giám định. Quá trình xây dựng phương pháp giám định, quy trình giám định, giám định, phân tích, thử nghiệm và tiến hành giám định được các bộ phận có liên quan của Công ty thực hiện một cách nghiêm túc, với phương châm nỗ lực hết mình, và tuân thủ các quy trình chặt chẽ của hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001-2000.  
Một số Hình ảnh về hoạt động giám định và các mặt hàng giám định của công ty:


       Giám định dầu thô tại kho nổi (FPSO)

  Phân tích dầu thô tại phòng thử nghiệm


          Giám định dây chuyền máy móc
             
 Giám định sữa Vinamilk

          Nhà máy Xi măng Sông Gianh

7.2 Quản lý chất lượng

Chất lượng giám định có ý nghĩa quyết định đối với sự phát triển của Công ty. Dựa trên những tiêu chí như kết quả giám định, hiệu quả tư vấn và thái độ phục vụ khách hàng, điều tra của Công ty cho thấy 75% khách hàng đánh giá tốt về Công ty. Đó là kết quả của một quá trình hoạt động trên 50 năm lấy chữ tín làm đầu, luôn tuân thủ nguyên tắc độc lập, trung lập, khách quan, mục tiêu là cung cấp kết quả giám định chính xác, kịp thời, trung thực cho khách hàng. 

Hệ thống quản lý chất lượng của Vinacontrol đã được đăng ký theo Tiêu chuẩn ISO 9001:2000 và đã được tổ chức chứng nhận quốc tế BVQI (Anh quốc) cấp chứng nhận từ năm 1997. Từ đó đến nay, Công ty tiếp tục duy trì và thường xuyên cải tiến hệ thống này theo đúng yêu cầu của Tiêu chuẩn, định kỳ mời thanh tra của BVQI vào đánh giá duy trì/cấp mới chứng chỉ theo quy định (lần gần đây nhất là tháng 8 năm 2006).

Hiện nay, theo quy định mới của Nhà nước, các tổ chức giám định phải có hệ thống quản lý chất lượng đáp ứng theo ISO 17020:1998, hay nói cách khác là có hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với chuẩn mực chung cho các hoạt động của tổ chức tiến hành giám định ở Việt Nam (TCVN ISO/IEC17020), nên Vinacontrol đã xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn này, sắp tới sẽ đăng ký để Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng đánh giá và cấp chứng nhận. 

Hệ thống phòng thử nghiệm của Vinacontrol (bao gồm phòng thử nghiệm văn phòng Hà Nội, Đà Nẵng, Vinh, Tp. Hồ Chí Minh) đã được Văn phòng công nhận chất lượng của Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng cấp giấy chứng nhận VILAS (hệ thống phòng thử nghiệm đạt tiêu chuẩn ISO 17025 hay chuẩn mực chung cho hoạt động của phòng thử nghiệm) vào năm 2005 và 2006. 

7.3 Phân tích SWOT của Vinacontrol

	Thế mạnh
	Điểm yếu

	· Vị thế của một tổ chức giám định đầu tiên, lớn nhất, có tên tuổi, bề dầy kinh nghiệm và năng lực nhất trong các tổ chức giám định của Việt Nam.

· Mạng lưới chi nhánh phủ khắp các thành phố lớn, cảng biển, cửa khẩu và trung tâm thương mại

· Các chi nhánh đều có phòng thử nghiệm với trang thiết bị khá đầy đủ, có khả năng kiểm tra hầu hết các chủng loại hàng hóa khác nhau theo tiêu chuẩn Việt Nam và quốc tế.
· Điều kiện các nguồn lực trong toàn công ty thường xuyên được cải thiện, đặc biệt là các trang thiết bị kỹ thuật, góp phần đáng kể dành lại và mở rộng thị phần các mặt hàng quan trọng của Công ty
· Đội ngũ cán bộ, giám định viên đa số có trình độ đại học hoặc trên đại học

· Mối quan hệ chặt chẽ với các tổ chức giám định trên thế giới
	· Nhiều mảng dịch vụ của Công ty phụ thuộc vào qui định của Nhà nước hay từng bộ ngành, do đó phần nào giảm tính chủ động của nguồn thu của Công ty.  

· Công ty hiện chưa có sự đầu tư mạnh cho hoạt động quảng bá, đổi mới và phát triển thương hiệu.

· Một bộ phận giám định viên vẫn chưa nhận thức đúng tinh thần dịch vụ phù hợp với môi trường kinh doanh cạnh tranh gay gắt. 

· Công ty phải đầu tư liên tục vào trang thiết bị mới, đi đôi với việc nâng cao trình độ của cán bộ, giám định viên để đáp ứng nhu cầu ngày càng khắt khe của thị trường. Điều này tác động trực tiếp đến lợi nhuận của Công ty. 



	Cơ hội
	Thách thức

	· Giá trị đầu tư và kim ngạch XNK của Việt Nam tăng trưởng đều đặn tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động giám định phát triển.

· Nhà nước khuyến khích và đổi mới phương thức quản lý theo hướng sử dụng các dịch vụ của doanh nghiệp mang tính độc lập cao trong lĩnh vực kiểm tra, kiểm soát, thẩm định

· Xu hướng phát triển kinh doanh bền vững theo chiều sâu, với sự tập trung vào thương hiệu, chất lượng hàng hóa tất yếu sẽ kéo theo nhu cầu giám định.

· Khả năng hợp tác với các tổ chức giám định có uy tín để nâng cao kinh nghiệm, thâm nhập thị trường nước ngoài

· Cơ hội mở rộng lĩnh vực và ngành nghề kinh doanh mới
	· Vinacontrol không còn nắm thế độc quyền trong thị trường giám định, và đang đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt của hơn 120 tổ chức giám định (đánh giá của Vinacontrol) thuộc nhiều thành phần kinh tế và quốc gia khác nhau hoạt động tại Việt Nam. Một hệ quả của sự cạnh tranh là phí giám định giảm để thu hút khách hàng trong khi chi phí giám định tăng để nâng cao chất lượng giám định.

· Môi trường pháp lý về hoạt động giám định hàng hóa XNK vẫn chưa thực sự ổn định và phù hợp, ảnh hưởng trực tiếp đến chiến lược phát triển kinh doanh của Công ty.




7.4 Vị thế của Vinacontrol trong ngành giám định

Vinacontrol là tổ chức giám định đầu tiên và lớn nhất ở Việt Nam, cả về doanh thu, loại hình dịch vụ, số lượng giám định viên, mạng lưới chi nhánh và hệ thống phòng thử nghiệm. Vinacontrol đã duy trì được vị trí này bất chấp sự cạnh tranh gay gắt của các đối thủ trong nước lẫn nước ngoài. 

Các tổ chức giám định quốc tế đã thành lập chi nhánh, hoặc liên doanh tại Viêt Nam gồm có SGS, BUREAU VERITAS, APAVE, NKKK, OMIC... Những tổ chức này có tiềm lực kinh tế mạnh, hệ thống marketing toàn cầu, năng lực kỹ thuật, kinh nghiệm, quản lý tốt hơn Vinacontrol. Tuy nhiên, các công ty này thường không có phòng thử nghiệm tại Việt Nam, mà thường phải thuê thiết bị hoặc phải gửi mẫu ra nước ngoài. Do đó, giá dịch vụ thường không cạnh tranh bằng Vinacontrol.  Các công ty này chủ yếu cạnh tranh trong các dịch vụ: giám định trước khi xếp hàng, giám định dầu thô, giám định máy móc thiết bị, công trình đầu tư, giám sát xây dựng, hàng tiêu dùng, đánh giá nhà máy, giám định hàng tổn thất. 

Trong nước, đối thủ cạnh tranh của Vinacontrol là các tổ chức giám định chuyên ngành của các bộ, ngành, tổng công ty, ví dụ Vinacafe, FCC (gạo và nông sản), VFC, QUACONTROL. Các tổ chức này có phòng thử nghiệm chuyên giám định mặt hàng kinh doanh của công ty sở hữu, và do đó có khả năng cạnh tranh lớn trong chuyên ngành của họ. 

Ngoài ra có rất nhiều công ty giám định tư nhân với qui mô nhỏ. Do chi phí đầu tư phòng thử nghiệm rất lớn, đa phần các công ty giám định tư nhân phải thuê thử nghiệm tại các phòng thử nghiệm của Vinacontrol, của các bộ ngành, hoặc gửi mẫu ra nước ngoài. Tuy vậy các công ty này cũng đang cạnh tranh quyết liệt với Vinacontrol trong các loại hình giám định truyền thống, chủ yếu bằng các biện pháp như giảm giá phí, tăng tỷ lệ hoa hồng. 

7.5 Kế hoạch phát triển kinh doanh

Đại hội đồng cổ đông Công ty năm 2006 đã đề ra phương hướng hoạt động của năm 2006, cụ thể là:

· Củng cố tổ chức
· Tăng cường khai thác và mở rộng hoạt động kinh doanh mới
· Hạn chế nợ đọng và sử dụng vốn hiệu quả
Dựa trên phương hướng đó, Ban Giám đốc Công ty đã đề ra kế hoạch hành động cụ thể như sau: 

Về tài chính

Công ty thực hiện việc đánh giá nguồn lực hàng năm để sử dụng vốn hiệu quả, tạo nguồn vốn tích lũy đầu tư kinh doanh lĩnh vực mới. Công ty tập trung nguồn lực để đầu tư tài chính trong thời gian tới.

Về hoạt động kinh doanh

Công ty quyết tâm giữ vững thế mạnh trong các dịch vụ giám định hiện có, đồng thời triển khai các loại hình dịch vụ mới nhiều tiềm năng. Đó là: HACCP; thẩm định giá; tư vấn ISO; Tally hàng xếp/dỡ tại tàu; thủ tục XNK; kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm; kiểm tra và đánh giá ảnh hưởng tới môi trường; 

Công ty đang nghiên cứu dự án xây dựng cao ốc 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội để cải thiện điều kiện làm việc và cho thuê văn phòng. Phương thức đầu tư dự kiến là liên doanh mà phần góp vốn của Vinacontrol là quyền sử dụng đất.

Về Marketing

Ban lãnh đạo Công ty đã quyết định thành lập bộ phận marketing chuyên trách, phụ trách việc nghiên cứu phát triển và thực hiện các chiến lược tiếp thị của Công ty, Công ty đã ký hợp đồng với công ty Lanta Brand để xây dựng ‘Sổ tay thương hiệu’ và ‘Chiến lược thương hiệu tập đoàn’. Mục tiêu hàng đầu của việc xây dựng thương hiệu tập đoàn là xây dựng cấu trúc nền móng thương hiệu, định vị thương hiệu công ty cổ phần giám định Vinacontrol, làm mới thương hiệu của Công ty trong con mắt khách hàng.
Công ty đứng ra vận động thành lập Hiệp hội Giám định Việt Nam và Bộ Thương mại đã có quyết định thông qua việc thành lập Hiệp hội. Hiệp hội sẽ không chỉ nâng cao uy thế của Công ty, quảng bá thương hiệu Vinacontrol một cách hiệu quả, mà còn tăng cường khả năng cạnh tranh của Vinacontrol nói riêng và các công ty giám định Việt Nam nói chung trước các đối thủ nước ngoài. 
Về duy trì và phát triển nguồn nhân lực

Đối với một Công ty kinh doanh dịch vụ như Vinacontrol, nhân lực là tài sản quý giá nhất của Công ty. Liên tục đào tạo và nâng cao trình độ của người lao động, nhất là đội ngũ giám định viên, là một trong những chiến lược quan trọng nhất của Công ty. Mức chi phí hàng năm cho việc đào tạo là 2%-5% tổng doanh thu. Kết quả đào tạo năm 2004, 2005 và kế hoạch đào tạo năm 2006 như sau:

· 2004: 41 lớp, 416 lượt học viên

· 2005: 60 lớp, 664 lượt học viên

· 2006: 47 lớp, 734 lượt học viên (số liệu 9 tháng đầu năm 2006)

Ngoài ra, từ 1.1.2006 Công ty bắt đầu áp dụng chính sách ưu đãi để giữ chân người lao động bằng cách trả lương theo năng lực nhằm khuyến khích lớp nhân viên trẻ.
8. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong năm 2005 và 9 tháng đầu năm 2006

8.1 Kết quả hoạt động kinh doanh

	Chỉ tiêu
	Năm 2005*
	09 tháng đầu 
năm 2006

	Tổng giá trị tài sản (đồng)
Doanh thu thuần (đồng)
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh (đồng)
Thu nhập khác (đồng)
Lợi nhuận trước thuế (đồng)
Lợi nhuận sau thuế(đồng)
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức**

Tỷ lệ trả cổ tức (% vốn điều lệ)**
	100.080.074.742

67.716.014.798

12.703.732.814

(472.651.099)

12.231.081.715

8.555.204.763

73,3%

8,09%
	75.777.052.753

48.375.834.411

9.849.434.379

(208.258.924)

9.689.011.584

9.689.011.584

-

-


Nguồn: Báo cáo tài chính 2005 đã kiểm toán và Báo cáo tài chính 09 tháng đầu năm 2006

* Vinacontrol hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần kể từ ngày 1.6.2005. Do đó, kết quả kinh doanh năm 2005 là dựa trên Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho 5 tháng đầu năm 2005 và Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho 7 tháng cuối năm 2005.
     ** Lợi nhuận 07 tháng cuối năm 2005:

5.797.141.231 đồng

   Cổ tức cho 07 tháng cuối năm 2005:

8,09% x 52.500.000.000 = 4.247.250.000 đồng

   Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức:


4.247.250.000 / 5.797.141.231 = 73,3%

8.2 Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong năm báo cáo

Nhân tố quan trọng nhất tạo nên những biến đổi đáng kể trong kết quả hoạt động kinh doanh năm 2005 và 09 tháng đầu năm 2006 là sự thay đổi về phương thức quản lý theo mô hình công ty cổ phần. Sự thay đổi này đã tác động tích cực tới tính độc lập của doanh nghiệp, tới tâm lý CBCNV, và nâng cao uy tín Công ty với khách hàng. 

Ngoài ra, một số nhân tố ảnh hưởng khác là:

· Kim ngạch XNK của Việt Nam tăng mạnh và đều, kéo theo nhu cầu giám định tăng. 

· Nhiều khách hàng sau một thời gian sử dụng dịch vụ của các tổ chức giám định khác đã chủ động quay lại sử dụng dịch vụ của Vinacontrol do đánh giá cao chất lượng dịch vụ của Công ty. 

· Công ty luôn chủ động về tài chính và tiền lương.

8.3 Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản

	Chỉ tiêu
	Năm 2005
	09 tháng đầu năm 2006

	1.  Vốn điều lệ (tỷ đồng)
	52,5
	52,5

	2.  Tổng tài sản (tỷ đồng)
	100,1
	75,8

	3.  Cơ cấu nguồn vốn
	
	

	- Nợ phải trả / Tổng nguồn vốn (%)
	45,6%
	17,0%

	- Nguồn vốn chủ sở hữu / Tổng nguồn vốn (%)
	54,4%
	83,0%

	4.    Khả năng thanh toán
	
	

	- Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn (lần)
	1,48
	3,50

	- Khả năng thanh toán nhanh (lần)
	1,45
	3,44

	5.    Tỷ suất sinh lời
	
	

	- Lợi nhuận sau thuế trên doanh thu (%)
	12,6%
	20,0%

	- Lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản (%)
	8,5%
	12,8%

	- Lợi nhuận sau thuế trên nguồn vốn chủ sở hữu (%)
	15,7%
	15,4%


Nguồn: Báo cáo tài chính 2005 đã kiểm toán và Báo cáo tài chính 09 tháng đầu năm 2006
Chỉ tiêu nợ phải trả/tổng nguồn vốn rất thấp, ở mức 17,0% vào thời điểm 30/9/2006. Điều này phản ánh đặc thù của Công ty là kinh doanh dịch vụ, ít sử dụng nợ. Gần như toàn bộ nợ phải trả là nợ ngắn hạn. Có thể nói Công ty chưa tận dụng hết lợi thế của đòn bẩy tài chính. Tuy vậy, cơ cấu vốn khá an toàn như hiện nay sẽ là một lợi thế cho Công ty khi muốn tăng phần vốn vay để đầu tư thiết bị hoặc mở rộng lĩnh vực kinh doanh. Tại thời điểm 31/12/2005, Công ty có khoản nợ ngắn hạn sau cổ phần hóa phải trả cho Nhà nước, khiến chỉ tiêu nợ phải trả/tổng nguồn vốn trở nên khá cao, 45,6%.

Chỉ tiêu khả năng thanh toán nợ ngắn hạn được tính bằng cách lấy tổng tài sản ngắn hạn chia cho tổng các khoản nợ ngắn hạn. Vào cuối năm 2005, chỉ tiêu này là 1,48 lần, có nghĩa là cứ 1 đồng nợ ngắn hạn thì được đảm bảo bởi 1.48 đồng tài sản ngắn hạn. Chi tiêu này tăng lên 3,50 lần vào thời điểm 30/9/2006, chủ yếu là do không còn khoản nợ ngắn hạn phải trả cho Nhà nước sau cổ phần hóa.

Chỉ tiêu  thanh toán nhanh là một chỉ tiêu khắt khe hơn, vì không tính đến hàng tồn kho trong Tài sản ngắn hạn. Chỉ số này của Vinacontrol cũng ở mức rất cao (3,44 lần vào 30/9/2006) vì hàng tồn kho chiếm một phần nhỏ trong tài sản ngắn hạn.  

Các chỉ tiêu tỷ suất sinh lời của công ty là tương đối tốt và ổn định. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế năm 2005 là 12,6%. Tỷ suất này tăng lên 20% cho 9 tháng đầu năm 2006, do Công ty được miễn thuế doanh nghiệp năm 2006 (xem chi tiết Phần IV, mục 6). Nếu không tính đến ưu đãi thuế này thì tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu đạt 14,4% cho giai đoạn 9 tháng đầu năm 2006, chủ yếu là do các nỗ lực tiết kiệm chi phí, tái cơ cấu tổ chức của Vinacontrol sau khi cổ phần hóa. 

8.4 Các khoản nợ của công ty

Đơn vị: đồng
	Chỉ tiêu
	31/12/2005
	30/09/2006

	1. Các khoản phải thu
	17.478.901.527
	23.885.072.635

	  - Phải thu từ khách hàng
	11.624.831.109
	16.438.418.360

	 - Trả trước cho người bán
	1.110.804.600
	1.045.184.620

	 - Phải thu nội bộ ngắn hạn
	1.698.302.175
	2.328.439.510

	 - Phải thu khác
	3.044.963.643
	4.073.030.145

	2. Các khoản phải trả
	45.624.487.321
	12.901.666.206

	2.1. Nợ ngắn hạn
	45.624.487.321
	12.875.165.160

	 - Phải trả cho người bán
	161.165.342
	94.911.342

	 - Phải trả cho nhân viên
	
	2.702.927.337

	 - Thuế và các khoản phải nộp Nhà nư​ớc
	1.150.908.854
	1.131.482.905

	 - Chi phí phải trả
	146.464.256
	766.421.381

	 - Các khoản phải trả khác
	41.768.747.573
	8.179.422.195

	2.2. Nợ dài hạn*
	-
	26.501.046


Nguồn: Báo cáo tài chính 2005 đã kiểm toán và Báo cáo tài chính 09 tháng đầu năm 2006
Các khoản phải thu khách hàng chiếm đa phần trong tổng số các khoản phải thu của công ty. Đây là việc khách hàng trả chậm tiền phí dịch vụ. So sánh trong tương quan với các khoản phải trả cho người bán, sự chênh lệch là rất lớn. Có thể nói một phần vốn tương đối của Công ty bị đọng tại khách hàng. Tuy nhiên, đây là đặc thù kinh doanh của Công ty: ngoài chi phí nhân lực thì các chi phí đầu vào khác rất nhỏ. 

Nợ phải trả ngắn hạn tại thời điểm 31/12/2005 là 45.624.487.321 đồng, chênh lệch khá nhiều so với thời điểm 30/9/2006. Nguyên nhân chủ yếu là do Công ty đã nộp 28.462.650.000 đồng tiền thu từ việc bán phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp về Cục Tài chính doanh nghiệp - Bộ Tài chính theo đúng các quy định hiện hành về cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước.

8.5 Các khoản ngoại trừ trong báo cáo tài chính kiểm toán

Báo cáo tài chính đã kiểm toán cho giai đoạn từ 01/01/2005 đến 31/05/2005

Tại thời điểm 31/05/2005, Công ty đang tạm trích 50% quỹ khen thưởng phúc lợi từ lợi nhuận sau thuế với số tiền 1.329.911.874 đồng. Theo quy định tại Nghị định 187/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần, Công ty sẽ tiến hành quyết toán thuế tại thời điểm được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, sau đó trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt quyết toán để thực hiện bàn giao vốn và tài sản sang công ty cổ phần. Việc phân phối lợi nhuận này sẽ được Công ty điều chỉnh lại sau khi có biên bản quyết toán thuế và báo cáo quyết toán được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt tại thời điểm bàn giao.

Báo cáo tài chính đã kiểm toán cho giai đoạn từ 01/06/2005 đến 31/12/2005

Tại thời điểm 31/12/2005, Công ty có một số khoản doanh thu tổng cộng là 240.688.976 đồng liên quan đến các chứng thư đã hoàn thành trong năm 2005 nhưng Công ty hạch toán doanh thu vào năm 2006. Theo thông lệ từ trước đến nay của Công ty, doanh thu được ghi nhận khi Công ty đã hoàn thành dịch vụ, các bên ký biên bản thanh lý hợp đồng và Công ty phát hoá đơn cho khách hàng. Do đó vào thời điểm cuối năm 2005 các chứng thư kể trên đã hoàn thành cho khách hàng nhưng do các bên chưa thống nhất ký biên bản thanh lý do đó Công ty chưa thể phát hoá đơn cho khách hàng trong năm 2005. Các khoản doanh thu này được Công ty hạch toán vào doanh thu năm 2006 sau khi đã phát hoá đơn cho khách hàng.

Tại thời điểm 31/12/2005, Công ty có khoản lãi tiền gửi ngân hàng với tổng số là 811.874.154 đồng. Đây là số lãi ghi nhận đến thời điểm 31/12/2005 đối với khoản tiền gửi ngân hàng của Công ty. Tại thời điểm ngày 31/12/2005 khoản tiền gửi có kỳ hạn này chưa đáo hạn nên đơn vị chưa rút gốc và lãi về do đó chưa hạch toán tăng doanh thu hoạt động tài chính. Khi các khoản tiền gửi này đáo hạn sẽ được Công ty hạch toán theo đúng các quy định hiện hành.

9. Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát
· Hội đồng quản trị 

· Ông  Bùi Duy Chinh
Chủ tịch Hội đồng Quản trị

· Ông  Mai Tiến Dũng
Uỷ viên Hội đồng Quản trị

· Ông  Trần Đăng Thành
Uỷ viên Hội đồng Quản trị

· Ông  Vũ Ngọc Khoa
Uỷ viên Hội đồng Quản trị

· Ông  Trần Minh Đức
Uỷ viên Hội đồng Quản trị

· Ông  Lương Huynh Đệ
Uỷ viên Hội đồng Quản trị

· Ban Giám đốc 

· Ông  Mai Tiến Dũng
Tổng Giám đốc

· Ban kiểm soát 

· Bà    Viên Thị Lượng
Trưởng Ban kiểm soát

· Bà     Hà Thị Hồng Thủy
Thành viên Ban kiểm soát

· Ông  Phạm Thế Vỹ     
Thành viên Ban kiểm soát

Sơ yếu lý lịch tóm tắt

1) Họ và tên:


Bùi Duy Chinh
· Giới tính:



Nam



· Ngày tháng năm sinh: 

23/4/1958

· Nơi sinh:



Hải phòng


· Quốc tịch:



Việt Nam

· Dân tộc:



Kinh  

· Quê quán:



Vĩnh Tiến, Vĩnh Bảo, Hải Phòng

· Địa chỉ thường trú:

407/23 Sư Vạn Hạnh, Phường 12,  Quận 10, Tp. HCM

· Điện thoại liên lạc:

04 8226021; 08 9316115


· Trình độ văn hóa:


12/12


· Trình độ chuyên môn:

Tiến sỹ Kinh tế

· Quá trình công tác:



Từ năm 1979 đến năm 1980: 
Nhân viên phòng HC Cục Kiểm nghiệm 

Từ năm 1980 đến năm 1986: 
Kiểm nghiệm viên Cục kiểm nghiệm hàng hóa

Từ năm 1986 đến năm 1988:  
Kiểm nghiệm viên tăng cường cho Phân cục kiểm nghiệm Tp. Hồ Chí Minh 

Từ năm 1988 đến năm 1989: 
Kiểm nghiệm viên Phân cục kiểm nghiệm Tp. Hồ Chí Minh 

Từ năm 1989 đến năm 1993:
Giám định viên Vinacontrol Tp. Hồ Chí Minh 

Từ năm 1994 đến năm 1996:
Phó phòng Giám định Vinacontrol Tp. Hồ Chí Minh 

Từ năm 1996 đến năm 1999:
Trưởng phòng Giám định Vinacontrol Tp. Hồ Chí Minh

Từ năm 1999 đến năm 2005:
Phó Giám đốc Vinacontrol Tp. Hồ Chí Minh

Từ 6/2005 đến nay:
Chủ tịch HĐQT Vinacontrol Việt Nam

-     Chức vụ công tác hiện nay:
Chủ tịch HĐQT Vinacontrol Việt Nam

· Số cổ phần nắm giữ: 

41.960 cổ phần

Trong đó:

Sở hữu cá nhân

 
41.960 cổ phần 

Đại diện phần vốn Nhà nước:
0 cổ phần 

· Những người có liên quan:
không

· Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: không
· Lợi ích liên quan đối với đợt đăng ký giao dịch: không
2) Họ và tên:


MAi tiến dũng
· Giới tính:



Nam



· Ngày tháng năm sinh: 

18/11/1964

· Nơi sinh:



Hà Nội


· Quốc tịch:



Việt Nam

· Dân tộc:



Kinh  

· Quê quán:



Nga Mỹ, Nga Sơn, Thanh Hóa

· Địa chỉ thường trú:

Số 2, dẫy N4, TT5, Bắc Linh Đàm, Đại Kim, Hoàng Mai,

Hà Nội

· Điện thoại liên lạc:

04 9436011


· Trình độ văn hóa:


12/12


· Trình độ chuyên môn:

Kỹ sư máy hóa - thực phẩm

· Quá trình công tác:



Từ 03/1988 đến 10/1988: 
Cán bộ phân cục kiểm nghiệm Hải phòng - Cục kiểm nghiệm - Bộ Ngoại thương

Từ 11/1988 đến 12/1988: 
Cán bộ Cục kiểm nghiệm - Bộ Ngoại thương

Từ 1/1989 đến 9/1993:  
Giám định viên Chi nhánh Hà Nội - Công ty Giám định hàng hóa XNK Việt Nam

Từ 10/1993 đến 8/1994: 
Chuyên viên phòng Kỹ thuật tổng hợp Công ty Giám định hàng hóa XNK Việt Nam

Từ 9/1994 đến 12/1995:
Phó Giám đốc chi nhánh Giám định Quảng Ninh

Từ 1/1996 đến 6/2000:
Phó Trưởng phòng Kỹ thuật tổng hợp Công ty

Từ 7/2000 đến 4/2003:
Trưởng phòng Kỹ thuật tổng hợp Công ty

Từ 5/2003 đến 5/2005:
Phó Giám đốc Công ty

Từ 6/2005 đến nay:
Uỷ viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Giám định Vinacontrol

-     Chức vụ công tác hiện nay:
Uỷ viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Giám định Vinacontrol

· Số cổ phần nắm giữ: 

798.970 cổ phần

Trong đó:

Sở hữu cá nhân

 
11.470 cổ phần 

Đại diện phần vốn Nhà nước:
787.500 cổ phần 

· Những người có liên quan:
không

· Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: không
· Lợi ích liên quan đối với đợt đăng ký giao dịch: không
3) Họ và tên:   


Trần Đăng thành
· Giới tính:



Nam



· Ngày tháng năm sinh: 

26/05/1957

· Nơi sinh:



Nam Định

· Quốc tịch:



Việt Nam

· Dân tộc:



Kinh  

· Quê quán:



Lộc Vương - Mỹ Lộc - Nam Định

· Địa chỉ thường trú:

412/76 - B14 Nơ Trang Long, Phường 13, Quận Bình

Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

· Điện thoại liên lạc:

08 8438624

· Trình độ văn hóa:


12/12

· Trình độ chuyên môn:

Kỹ sư vật lý quang phổ

· Quá trình công tác:



Từ 1979 đến 1986: 
Sỹ quan quân đội, giáo viên Trường sỹ quan Hải quân,      quân hàm thượng úy;

Từ năm 1987 đến năm 1994:
 Giám định viên, Phó trạm, Trưởng trạm Vinacontrol Nha  Trang

Từ năm 1995 đến năm 1999:
 Trưởng trạm Vinacontrol Cần Thơ

Từ năm 2000 đến năm 2001:
 Phó Giám đốc Vinacontrol Tp. Hồ Chí Minh 

Từ năm 2001 đến năm 2005:
 Giám đốc Vinacontrol Tp. Hồ Chí Minh

Từ năm 2005 đến nay:

Uỷ viên HĐQT, Giám đốc Vinacontrol Tp. Hồ Chí Minh

· Chức vụ công tác hiện nay:
Uỷ viên HĐQT, Giám đốc Vinacontrol Tp. Hồ Chí Minh

· Số cổ phần nắm giữ:

796.010 cổ phần

Trong đó: 

Sở hữu cá nhân:


8.510 cổ phần

Đại diện phần vốn Nhà nước:
787.500 cổ phần

· Những người có liên quan:
không

· Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: không

· Lợi ích liên quan đối với đợt đăng ký giao dịch: không

4) Họ và tên:


vũ ngọc khoa
· Giới tính:



Nam




· Ngày tháng năm sinh: 

4/9/1951

· Nơi sinh:



Thụy Phong, Thái Thụy, Thái Bình

· Quốc tịch:



Việt Nam

· Dân tộc:



Kinh 

· Quê quán:



Thụy Phong, Thái Thụy, Thái Bình

· Địa chỉ thường trú:

354 Nguyễn Tri Phương, Quận Hải Châu, Tp. Đà Nẵng

· Điện thoại liên lạc:

0511 891087

· Trình độ văn hóa:


10/10

· Trình độ chuyên môn:

Kỹ sư cơ khí chế tạo máy

· Quá trình công tác:

Từ năm 1968 đến năm 1969:
Bộ đội thuộc E531 Quân khu Tả ngạn

Từ năm 1969 đến năm 1975:
Tham gia chiến đấu tại chiến trường B

Từ năm 1975 đến năm 1981: 
Học đại học Bách khoa Đà Nẵng 

Từ năm 1981 đến nay:


Công tác tại Vinacontrol Đà Nẵng 

· Chức vụ công tác hiện nay:
Uỷ viên HĐQT, Giám đốc Vinacontrol Đà Nẵng 

· Số cổ phần nắm giữ:

22.000 cổ phần (sở hữu cá nhân)
· Những người có liên quan:
không

· Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: không
· Lợi ích liên quan đối với đợt đăng ký giao dịch: không

5) Họ và tên:  


Trần Minh Đức
· Giới tính:



Nam




· Ngày tháng năm sinh:

8/7/1966

· Nơi sinh:



Hạ Long, Quảng Ninh

· Quốc tịch:



Việt Nam

· Dân tộc:



Kinh 

· Quê quán:



Nam Hồng, Nam Sách, Hải Dương

· Địa chỉ thường trú:

Phường Trần Hưng Đạo, Hạ Long, Quảng Ninh

· Điện thoại liên lạc:

033 826736

· Trình độ văn hóa:


12/12

· Trình độ chuyên môn:

Kỹ sư hàng hải

· Quá trình công tác:

Từ 4/1992 – 3/1998:
Giám định viên Chi nhánh giám định Hàng hóa XNK Quảng Ninh

Từ 4/1998 – 9/1998:

Trợ lý trưởng phòng giám định, Chi nhánh giám định Hàng hóa XNK Quảng Ninh 

Từ 10/1998 – 4/2002:

Phó trưởng phòng giám định, Chi nhánh giám định Hàng hóa XNK Quảng Ninh 

Từ 5/2002- 12/2005:
Trưởng phòng giám định 2, Chi nhánh giám định Hàng hóa XNK Quảng Ninh

Từ 1/2006 đến nay:

Giám đốc Chi nhánh Vinacontrol Quảng Ninh


· Chức vụ công tác hiện nay:
Uỷ viên HĐQT, Giám đốc Chi nhánh Vinacontrol Quảng

Ninh

· Số cổ phần nắm giữ:

5.190 cổ phần (sở hữu cá nhân)
· Những người có liên quan:
không

· Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: không
· Lợi ích liên quan đối với đợt đăng ký giao dịch: không

6) Họ và tên:   


Lương huynh đệ
· Giới tính:



Nam


· Ngày tháng năm sinh: 

20/12/1949

· Nơi sinh:



Tiên Lãng, Hải Phòng

· Quốc tịch:



Việt Nam

· Dân tộc:



Kinh  

· Quê quán:



Cấp Tiên, Tiên Lãng, Hải Phòng

· Địa chỉ thường trú:

186 Cảng 2 Lê Lợi, Ngô Quyền, Hải Phòng 

· Điện thoại liên lạc:

031 760065

· Trình độ văn hóa:
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· Trình độ chuyên môn:

Kỹ sư chế tạo máy

· Quá trình công tác:


Từ 12/1969 – 12/1988:
 Công tác tại Phân cục Kiểm nghiệm Hàng hóa XNK 

Từ 1/1989 – 4/2005:
 Chi nhánh Giám định Hàng hóa XNK Hải Phòng 

Từ 5/2005 đến nay:
 Công tác tại Vinacontrol Hải Phòng 


· Chức vụ công tác hiện nay:
Uỷ viên HĐQT, Giám đốc Vinacontrol Hải Phòng

· Số cổ phần nắm giữ:

13.450 cổ phần (sở hữu cá nhân)
· Những người có liên quan:
không

· Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: không
· Lợi ích liên quan đối với đợt đăng ký giao dịch: không

7) Họ và tên:       

viên thị lượng
· Giới tính:



Nữ

· Ngày tháng năm sinh: 

15/05/1953

· Nơi sinh:



Thanh Hoá

· Quốc tịch:



Việt Nam

· Dân tộc:



Kinh  

· Quê quán:



Quảng Cư, Sầm Sơn, Thanh Hóa

· Địa chỉ thường trú:

Số 114, Ngõ 259 Phố Vọng, Phường Đông Tâm, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

· Điện thoại liên lạc:

04 9435638

· Trình độ văn hóa:


10/10

· Trình độ chuyên môn:
Cử nhân tài chính, kế toán

· Quá trình công tác:

Từ 11/1972 – 10/1976: 
Bộ đội, Cán bộ làm công tác tài chính đoàn 18 Cục Xăng dầu, Tổng cục hậu cần. 

Từ 11/1976 – 10/1980: 
Sinh viên Trường Đại học Tài chính Kế toán 

Từ 1/1981 – 12/1989: 
Cán bộ kế toán, Cục kiểm nghiệm Hàng hóa XNK Bộ Ngoại thương

Từ 1/1990 – 1/1993:

Chuyên viên Phòng tài chính, Công ty giám định hàng hóa XNK

Từ 2/1993-5/2005:
Phó phòng tài chính, Công ty giám định hàng hóa XNK

Từ 6/2005 đến nay:

Trưởng Ban kiểm soát, Phó phòng tài chính Công ty cổ phần Giám định Vinacontrol

· Chức vụ công tác hiện nay:
Trưởng ban Kiểm soát Công ty cổ phần Giám định 


Vinacontrol

· Số cổ phần nắm giữ:

9.500 cổ phần (sở hữu cá nhân)
· Những người có liên quan: không

· Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: không
· Lợi ích liên quan đối với đợt đăng ký giao dịch: không

8) Họ và tên:  


hà thị hồng thủy
· Giới tính:



Nữ

· Ngày tháng năm sinh: 

11/05/1957

· Nơi sinh:



Nam Định

· Quốc tịch:



Việt Nam

· Dân tộc:



 Kinh  

· Quê quán:



Thị trấn Nho quan, huyện Hoàng Long, tỉnh Ninh Bình

· Địa chỉ thường trú:

Phòng 1502, nhà 24T1 khu ĐT Trung hòa Nhân chính, quận Cầu Giấy, Hà Nội

· Điện thoại liên lạc:

04 9433840

· Trình độ văn hóa:
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· Trình độ chuyên môn:

Thạc sỹ kinh tế

· Quá trình công tác:

Từ 1/1980 - 1/1987:

Giám định viên, chuyên viên nghiệp vụ chi nhánh giám định Hải phòng 

Từ 1988 đến 3/1995: 
Phó phòng Kỹ thuật nghiệp vụ chi nhánh giám định Hải phòng

Từ 1/4/1995 – 3/1999:
Chuyên viên phòng Quan hệ Quốc tế, Công ty Giám định hàng hóa XNK Việt Nam. 

Từ 3/1999 – 5/2005: 
Phó phòng Kỹ thuật Tổng hợp - Công ty Giám định hàng hóa XNK Việt Nam

Từ 6/2005 đến nay:
Phó phòng Kỹ thuật Tổng hợp Công ty cổ phần Giám định Vinacontrol

· Chức vụ công tác hiện nay:
Thành viên Ban kiểm soát, Phó phòng Kỹ thuật Tổng hợp 






Công ty cổ phần Giám định Vinacontrol

· Số cổ phần nắm giữ:

10.000 cổ phần (sở hữu cá nhân)
· Những người có liên quan:
không

· Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: không
· Lợi ích liên quan đối với đợt đăng ký giao dịch: không
9) Họ và tên:  


phạm thế vỹ
· Giới tính:



Nam

· Ngày tháng năm sinh: 

29/09/1945

· Nơi sinh:



Tuyên Quang

· Quốc tịch:



Việt Nam

· Dân tộc:



 Kinh  

· Quê quán:



Quận Long Biên, Hà Nội

· Địa chỉ thường trú:

313/17 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 10, Quận Phú  

Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh

· Điện thoại liên lạc:

08 8438624

· Trình độ văn hóa:


10/10

· Trình độ chuyên môn:

Kỹ sư Hóa-Thực phẩm

· Quá trình công tác:

1964-1965:
Công nhân Nhà máy Thuốc lá Thăng Long, Hà Nội 

1965-1969: 
Đi bộ đội, Cục Quân Nhu, Tổng Cục hậu cần

1969-1974:
Sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội

1975-2005: 
Giám định viên, Phó trưởng phòng, Chuyên viên Vinacontrol Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh đến khi nghỉ hưu. 

· Chức vụ công tác hiện nay:
Thành viên Ban Kiểm soát

· Số cổ phần nắm giữ:

31.720 cổ phần (sở hữu cá nhân)
· Những người có liên quan:
không

· Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: không
· Lợi ích liên quan đối với đợt đăng ký giao dịch: không
10. Tài sản

Giá trị tài sản cố định theo Báo cáo tài chính được kiểm toán tại thời điểm 31/12/2005. 

	Khoản mục
	Nguyên giá

(đồng)
	Giá trị còn lại

(đồng)
	GTCL/NG

(%)

	Tài sản cố định hữu hình
	40.422.780.591
	25.711.462.778
	64%

	Nhà cửa, vật kiến trúc
	16.426.996.131
	12.608.663.766
	77%

	Máy móc thiết bị
	9.668.025.890
	5.712.558.047
	59%

	Ph​ương tiện vận tải
	11.237.405.187
	6.204.772.089
	55%

	Thiết bị quản lý
	3.090.353.383
	1.185.468.876
	38%


Danh sách một số tài sản cố định chính của Công ty tại thời điểm 30/06/2006  

	Tên tài sản
	Nguyên giá

(đồng)
	Giá trị còn lại

(đồng)
	GTCL/NG

(đồng)

	Nhà cửa vật kiến trúc
	17.940.638.268
	14.113.674.317
	79%

	Văn phòng công ty
	1.110.344.460
	528.235.818
	48%

	Nhà 3 tầng số 54 Trần Nhân Tông
	956.806.865
	474.190.584
	50%

	Hội trường gác 2
	153.537.595
	54.045.234
	35%

	Chi nhánh Hà Nội
	3.669.599.666
	3.107.061.973
	85%

	Nhà làm việc 96 Yết Kiêu Hà Nội
	1.748.914.028
	1.508.891.209
	86%

	Nhà làm việc trạm Vinh
	879.142.848
	688.913.294
	78%

	Nhà làm việc Nghi Sơn
	249.894.325
	186.079.649
	74%

	Nhà làm việc trạm Lạng Sơn
	791.648.465
	723.177.821
	91%

	Chi nhánh Hải Phòng
	437.444.360
	197.534.169
	45%

	Nhà làm việc 56 PMĐ
	        261.311.480 
	         197.534.169 
	100%

	Nhà ở §48 Đồng Quốc Bình
	         176.132.880 
	                            -   
	0%

	Chi nhánh Quảng Ninh
	4.265.045.271
	3.604.274.533
	85%

	Nhà làm việc Trạm Cửa ông
	         929.527.766 
	         740.867.541 
	80%

	Trụ sở làm việc tại Hòn gai
	      2.236.148.078 
	      1.818.761.094 
	81%

	Nhà làm việc Trạm Uông bí
	      1.099.369.427 
	      1.044.645.898 
	95%

	Chi nhánh Đà Nẵng
	546.446.045
	373.976.899
	68%

	- Phòng thí nghiệm - ĐN
	         114.284.200 
	           65.627.722 
	57%

	- Nhà khách - ĐN
	         112.347.000 
	           64.515.273 
	57%

	- S/C phòng làm việc tầng 2 -ĐN
	         101.076.845 
	           71.124.400 
	70%

	- Nhà mới làm thêm - Qui Nhơn
	         218.738.000 
	         172.709.504 
	79%

	Chi nhánh TP Hồ Chí Minh
	7.911.758.466
	6.302.590.925
	80%

	Nhà 31AB Cách mạng tháng tám Cần Thơ NS 
	    189.419.296 
	        -   
	0%

	Nhà 115 TQT
	        503.414.493 
	        206.899.472 
	41%

	Nhà 26 Mê Linh Nha Trang
	        325.951.000 
	        120.793.622 
	37%

	Nhà Hội trường 80 BHTQ Tp.HCM
	         319.115.284 
	           73.028.326 
	23%

	Nhà làm việc 80 BHTQ Tp.HCM
	         828.595.307 
	        456.332.394 
	55%

	Đất trạm Phú Mỹ-14,7 m X 43 m-00549QSĐ/322-QĐUBH
	   176.705.000 
	  176.705.000 
	100%

	VP trạm PM theo HĐ 005HĐkt/2001 ngày 4/10/01và thanh lý HĐ ngày  24/04/02 số 048174
	  972.751.625 
	  835.925.245 
	86%

	Nhà làm việc tại Đắc Lắc, trong đó:
	
	
	

	1. Đất 
	         117.000.000 
	        117.000.000 
	100%

	2. Nhà
	         519.974.675 
	        445.764.378 
	86%

	TP Long Xuyªn-TØnh An giang(4,5m x 18m)
	  226.800.000 
	  226.800.000 
	100%

	Nhà Lê Hồng Phong, Cần Thơ, trong đó
	
	
	

	1. Đất
	    1.168.804.806 
	      1.168.804.806 
	100%

	2. Nhà
	      2.066.003.980 
	     1.977.314.682 
	96%

	Quyền sử dụng đất P.Tân An- Tp. Buôn Ma Thuột
	    497.223.000 
	       497.223.000 
	100%

	Máy móc thiết bị
	7.791.282.967
	4.501.232.432
	58%

	Văn phòng công ty
	216.083.393
	110.013.207
	51%

	Máy sinh khí Hydro của Whantman
	81.636.695
	13.897.574
	17%

	Máy quang phổ UV – VIS
	64.146.337
	46.200.634
	72%

	Bé tr​ng cất đạm Model VAPDDEST 30Gerherdt
	70.300.361
	49.914.999
	71%

	Chi nhánh Hà Nội
	           61.904.761 
	          55.548.472 
	90%

	Máy Sàng dăm gỗ
	           61.904.761 
	           55.548.472 
	90%

	Chi nhánh Hải Phòng
	         632.053.616 
	         609.099.092 
	96%

	Thiết bị kiểm tra gas
	        632.053.616 
	         609.099.092 
	96%

	Chi nhánh Quảng Ninh
	514.551.570
	225.003.990
	44%

	Thiết bị kiểm tra than (Pháp)
	        154.644.000 
	            4.918.372 
	3%

	Máy so mầu LOVIBOND 
	          66.003.109 
	           23.101.088 
	35%

	Máy HGI
	        228.904.461 
	        146.880.363 
	64%

	Máy sàng phân loại dăm gỗ
	          65.000.000 
	           50.104.167 
	77%

	Chi nhánh Đà Nẵng
	521.116.793
	385.944.228
	74%

	Máy sản cỡ dăm gỗ
	          70.082.500 
	          37.669.342 
	54%

	Máy đo phóng xạ (QN)
	          83.227.193 
	          60.478.425 
	73%

	Tủ sấy Memmert có quạt Đức 256L (3)
	        193.476.500 
	        148.331.989 
	77%

	Tủ sấy Memmert UFE-600 có quạt 256L 
	     174.330.600 
	  139.464.472 
	80%

	Chi nhánh TP Hồ Chí Minh
	5.755.551.274
	3.115.623.443
	54%

	1- Máy chưng cất xăng dầu 
	          61.425.249 
	            1.056.609 
	2%

	12 Máy xác định mức ăn mòn trên lá đồng 
	  96.210.940 
	  2.419.838 
	3%

	8-Máy xác định làm lượng lưu huỳnh trong xăng dầu 
	 157.306.380 
	  6.019.054 
	4%

	14-Thiết bị chuẩn độ điện theMETROHM 
	                             183.618.120 
	                 7.992.479 
	4%

	13-Máy đo độ nhớt 
	        206.856.412 
	            1.210.686 
	1%

	Máy xác định nhiệt năng-C4000IKA-PPT(012/UTNK) 
	                             354.742.981 
	                     165.546.693 
	47%

	Bộ thiết bị phân tích các chỉ tiêu xăng dầu (010/UTNK)-(ppt) 
	                         1.234.893.772 
	                     576.283.724 
	47%

	Hệ thống quang phổ tử ngoại khả kiến UV1601 Standalone 
	                             163.746.330 
	                       83.237.703 
	51%

	Thiết bị phân tích xăng dầu (HĐ số HY/VNC/45-2001)(P.PT) 
	                             429.020.479 
	                     260.987.458 
	61%

	Hệ thống sắc ký khí GC 17 model GC17AVer3-Shimadzu  
	                             477.604.884 
	                     298.503.053 
	63%

	Máy quang phổ hấp thụ nguyên tử đồng bộ hai chùm tia Model 220 VARIAN 
	744.432.067 
	426.146.000 
	57%

	Thiết bị phân tích PTN HĐ 168/HĐKT ngày 25/12/02 
	                             245.500.961 
	                     171.850.673 
	70%

	Bộ xác định hàm lượng đạm 
	        264.352.160 
	      187.249.447 
	71%

	Hệ thống sắc ký khí GC 17 model GC17AVer3-Shimadzu  
	                             331.723.459 
	                     234.720.784 
	71%

	Máy so màu
	          62.756.640 
	          46.195.860 
	74%

	Tủ phá mẫu 
	          60.000.000 
	          44.000.000 
	73%

	Máy đo điểm sương 
	          94.465.770 
	          73.998.180 
	78%

	Hệ thống sắc ký khí ModelGC-2010 
	         586.894.670 
	        528.205.202 
	90%

	Thiết bị dụng cụ quản lý
	1.042.965.490
	279.149.026
	27%

	Văn phòng công ty
	162.150.935
	24.699.698
	15%

	Máy lạnh Nationnal 18000 BTU (2 chiếc)
	31.428.572
	0
	0%

	Máy vi tính IBM Think pad 62A
	33.186.000
	                           -   
	0%

	Máy VT Notebook IBM Think pad 
	30.800.000
	             8.213.333 
	27%

	Máy chiếu hình Panasonic
	36.636.363
	           16.486.365 
	45%

	Máy photocopy Ricoh 4470
	30.100.000
	                           -   
	0%

	Chi nhánh Hà Nội
	136.692.650
	83.541.768
	61%

	Máy PhtoSINDO RICOH SPIRIO 4220
	          34.649.500 
	          18.624.104 
	54%

	Máy Photocopy Sindo Ricoh Spirio 4220
	                    35.010.600 
	              19.985.216 
	57%

	Máy Photo Sindo Ricoh SP4220S
	          36.032.550 
	          22.069.942 
	61%

	Máy Photocopy
	          31.000.000 
	          22.862.506 
	74%

	Chi nhánh Hải Phòng
	271.451.390
	8.713.971
	3%

	Máy POTOCOPY  SHAP-2025
	          38.871.000 
	             3.137.506 
	8%

	Máy POTOCOPY  
	       48.055.000 
	     2.900.000 
	6%

	Máy vi tính sách tay+ máy in (GĐ3)
	           34.443.750 
	      2.000.750 
	6%

	ĐH  nhiệt độ 05 cái
	      30.250.000 
	          675.715 
	2%

	ĐH  nhiệt độ 04 cái 2 cục
	      45.167.000 
	                            -   
	0%

	ĐH  nhiệt độ 02 cái 2 cục
	      39.800.000 
	                  -   
	0%

	Máy vi tính OLIVETI 29
	     34.864.640 
	                            -   
	0%

	Chi nhánh Quảng Ninh
	      51.574.000 
	    21.107.138 
	41%

	Máy Photo RICOH FT 5640
	      51.574.000 
	     21.107.138 
	41%

	Chi nhánh Đà Nẵng
	178.619.230
	58.279.072
	33%

	Máy photocopy  (P. NVTH)
	    31.738.000 
	      10.248.739 
	32%

	Máy Photocopy AFICIO (QN)
	      33.670.000 
	       13.678.444 
	41%

	Máy vi tính xách tay + máy in (P.GĐ2)
	      34.642.858 
	        6.625.436 
	19%

	Máy điều hòa nhiệt độ (3)
	     34.568.372 
	         1.051.449 
	3%

	Máy điều hòa nhiệt độ (4) HT, GĐ1, 2
	      44.000.000 
	     26.675.004 
	61%

	Chi nhánh TP Hồ Chí Minh
	242.477.285
	82.807.379
	34%

	Máy photo XEROX VIVACE 230
	      57.718.200 
	                            -   
	0%

	Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TD 8-32
	                    31.088.182 
	                             -   
	0%

	Máy photo MITA KM-2030 (phòng 4)
	36.790.000 
	      22.380.583 
	61%

	Máy chiếu LCD PROJECTOR PT-LC 76E
	              37.061.091 
	              16.677.491 
	45%

	Máy photocopy RICOH FT 5632
	     43.965.260 
	    20.443.846 
	47%

	Bộ máy HP Server prolience ML150
	   35.854.552 
	     23.305.459 
	65%

	Ph​ương tiện vận tải
	9.852.996.155
	5.429.709.077
	55%

	Văn phòng công ty
	1.942.738.548
	993.155.189
	51%

	¤t« TOYOTA Camry Gramele 5 chỗ
	640.957.238
	317.426.443
	50%

	¤t« TOYOTA Camry GL 5 chỗ
	556.400.000
	308.007.140
	55%

	Xe ô tô du lịch 4 chỗ MAZDA 626
	398.257.500
	         117.709.812 
	30%

	¤t« TOYOTA Zace – GL 8 chỗ
	347.123.810
	250.011.794
	72%

	Chi nhánh Hà Nội
	1.509.844.045
	651.598.869
	43%

	¤ tô Toyota Corolla
	   343.615.500 
	     57.228.698 
	17%

	¤t« Toyota Camry Gli
	    486.074.000 
	      87.088.249 
	18%

	¤ t« Camry 2.4G
	  680.154.545 
	  507.281.922 
	75%

	Chi nhánh Hải phòng
	    628.978.571 
	    378.795.027 
	60%

	¤t« Ford Mondeo 5 chỗ
	    628.978.571 
	    378.795.027 
	60%

	Chi nhánh Quảng Ninh
	942.578.239
	536.913.420
	57%

	Xe «t« Toyota Zace
	    335.306.810 
	  125.740.056 
	38%

	Xe Toyota Camry 2.4
	    607.271.429 
	   411.173.364 
	68%

	Chi nhánh Đà Nẵng
	1.301.481.120
	874.953.942
	67%

	¤ tô  Toyota Corona 
	    356.439.200 
	   219.507.158 
	62%

	¤ tô Toyota Zace 7 chỗ 
	     333.781.143 
	  176.625.847 
	53%

	¤ tô Ford Mondeo B4Y - CJBB
	    611.260.777 
	     478.820.937 
	78%

	Chi nhánh TP Hồ Chí Minh
	3.527.375.632
	1.994.292.630
	57%

	¤ tô  Toyota Corolla ( 04 chỗ) 
	     332.818.000 
	             -   
	0%

	¤ tô  Zace-Toyota 08 chỗ
	    339.500.100 
	      63.656.220 
	19%

	Xe Toyota Zace GL 
	  335.834.373 
	   167.917.173 
	50%

	¤t« Toyota Camry Gli
	523.490.564
	    261.745.244
	50%

	¤ tô Toyota Hiace Commuter 16 chỗ 
	    378.737.200 
	    214.617.747 
	57%

	¤ tô Toyota Altis 1.8 0.5 chỗ
	    406.996.888 
	    230.631.570 
	57%

	¤ tô  Ford Ranger 2AW và lệ phí trước bạ PS T9/05: 11.073.000
	                             423.492.000 
	                     367.531.484 
	87%

	¤ tô Toyota Camry 2.4G   05 chỗ 
	    786.506.507 
	   688.193.192 
	87%


11. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức

Định hướng phát triển sản xuất kinh doanh giai đoạn 2006-2008 của Công ty đã được Hội đồng quản trị đề ra với các mục tiêu cơ bản trong hoạt động sản xuất kinh doanh như sau:

· Tốc độ tăng trưởng hàng năm: 4-5%

· Cổ tức chia các cổ đông đảm bảo ổn định ở mức bình quân là 12% năm.

Trên cơ sở các mục tiêu đó, Công ty cổ phần Giám định Vinacontrol xây dựng kế hoạch lợi nhuận và cổ tức giai đoạn 2006 - 2008 như sau:

	Chỉ tiêu
	KH Năm 2006
	KH Năm 2007
	KH Năm 2008

	
	Triệu đồng
	Tăng  giảm (%)
	Triệu đồng
	Tăng giảm (%)
	Triệu đồng
	Tăng giảm (%)

	Vốn điều lệ
	52.500
	-
	52.500
	-
	52.500
	-

	Tổng doanh thu
	70.000
	3,4%
	72.800
	4,0%
	75.712
	4,0%

	Lợi nhuận sau thuế*
	11.900
	39,1%
	12.376
	4,0%
	11.069
	-10,6%

	Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/doanh thu thuần
	17,0%
	34,9%
	17,0%
	-
	14,6%
	-14,1%

	Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu
	18,5%
	17,7%
	17,9%
	-3,3%
	15,2%
	-14,9%

	Tỷ lệ cổ tức
	12,0%
	48,3%
	12,0%
	-
	12,0%
	-


*   Chỉ tiêu về lợi nhuận sau thuế trong bảng trên bao gồm ưu đãi thuế mà Công ty được hưởng theo Nghị định 187 ngày 16/11/2004 của Chính phủ về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần. Công ty đã đăng ký để được miễn thuế doanh nghiệp cho 02 năm 2006, 2007 và được giảm 50% thuế doanh nghiệp cho 02 năm 2008, 2009. 

12. Căn cứ để đạt được kế hoạch lợi nhuận và cổ tức

Theo dự báo tổng giá trị xuất khẩu của Việt Nam trong năm 2006 đạt 38,4 tỷ đôla Mỹ, tăng 20% so với năm 2005; tổng giá trị nhập khẩu trong năm 2006 sẽ là 38,1 tỷ đôla Mỹ, tăng 14% so với năm 2005. Dự kiến năm 2007, mức tăng trưởng của kim ngạch xuất khẩu và nhập khẩu là 13% và 17% so với năm 2006. Như vậy, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tăng trưởng trung bình 16% năm. Kim ngạch xuất nhập khẩu tăng cao sẽ kéo theo sự tăng trưởng của dịch vụ giám định hàng hóa XNK. 

Theo số liệu 5 tháng đầu năm 2006 của Tổng Cục Thống kê, giá trị kim ngạchh xuất nhập khẩu trong những mặt hàng cụ thể mà Vinacontrol chiếm thị phần lớn cũng tăng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái. Xuất khẩu: cafe 26%, cao su 101%, dầu thô 21%, rau quả 3%. Nhập khẩu: xăng dầu 18%. Sự tăng trưởng này đảm bảo cho Công ty có thể tiếp tục duy trì mức tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận đều đặn ngay cả khi thị phần giảm xuống. 

Công ty đang tích cực nghiên cứu khai thác các dịch vụ mới. Nguồn lực tài chính và các điều kiện khác, ví dụ nhân lực và thiết bị, luôn sẵn sàng để triển khai các dịch vụ mới. 

Dự án phát triển khu cao ốc văn phòng tại 54 Trần Nhân Tông, một khi hoàn thành, sẽ đem lại nguồn thu đáng kể và ổn định cho Công ty. 

Công ty đã và đang phát huy cơ chế chủ động tài chính cho các đơn vị trực thuộc để triển khai dịch vụ và khai thác thị trường, với sự hỗ trợ của Ban Giám đốc và Văn phòng Công ty. 

Với uy tín sẵn và mối quan hệ kinh doanh lâu năm với các cơ quan Nhà nước, Công ty tập trung khai thác các lĩnh vực giám định phục vụ quản lý nhà nước, ví dụ Kiểm tra Nhà nước về chất lượng hàng hóa. 

Ngoài các căn cứ kể trên, doanh nghiệp hiện có đội ngũ khoảng 500 cán bộ, chủ yếu là giám định viên trình độ cao, giàu kinh nghiệm trong công tác giám định. Bên cạnh việc liên tục bồi dưỡng kiến thức, Công ty vẫn đang trong quá trình tiếp tục nâng cao ý thức phục vụ khách hàng và chủ động khai thác khách hàng cho toàn thể CBCNV. Nhân lực là một lợi thế của doanh nghiệp, với đội ngũ nhân lực chất lượng cao này doanh nghiệp có điều kiện tiết kiệm chi phí, nâng cao chất lượng dịch vụ, và tạo ra những đột phá trong cung cấp các dịch vụ mới.

13. Đánh giá của tổ chức tư vấn về kế hoạch lợi nhuận.

Tính đến 30 tháng 09 năm 2006, Công ty đã đạt 69% kế hoạch doanh thu và 81% kế hoạch lợi nhuận. Như vậy tính đến thời điểm hiện tại, kế hoạch doanh thu và lợi nhuận đề ra của năm 2006 là có thể đạt được.

Về tình hình tăng trưởng chung của ngành giám định và sự tăng trưởng của công ty: Nếu không có những biến động lớn, kim ngạch xuất nhập khẩu sẽ đạt mức tăng trưởng khoảng 16% như dự báo và mức tăng trưởng nhu cầu giám định sẽ tăng lên tương ứng. Công ty cổ phần Giám định Vinacontrol hiện là tổ chức giám định hàng đầu ở Việt Nam, hoạt động tốt, tăng trưởng ổn định, uy tín cao trong tương quan so sánh với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành. Vì lý do này, công ty có khả năng duy trì được mức tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận trong điều kiện cạnh tranh mạnh mẽ.

Với các kế hoạch kinh doanh toàn diện và đội ngũ giám định viên trình độ cao đông đảo, và hệ thống phòng thử nghiệm phủ khắp các tỉnh thành lớn, các đầu mối thương mại quan trọng, Công ty cổ phần Giám định Vinacontrol có nhiều khả năng phát huy được những thế mạnh của mình để đón bắt cơ hội trở thành lựa chọn số một về dịch vụ giám định tại Việt Nam cho các công ty trong và ngoài nước.

Trên đây là các đánh giá của chúng tôi về kế hoạch lợi nhuận và cổ tức của công ty. Chúng tôi xin lưu ý rằng những ý kiến nhận xét của chúng tôi đưa ra là dựa trên các thông tin mà chúng tôi thu thập được tại thời điểm lập bản cáo bạch cũng như tổng hợp và phân tích các thông tin này dựa trên các lý thuyết tài chính chứng khoán mà không hàm ý đảm bảo cho tính chắc chắc của các số liệu kế hoạch nêu trên. Đây chỉ là những nhận xét mang tính tham khảo đối với các nhà đầu tư cũng như các đối tượng có liên quan.   

14. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của tổ chức xin đăng ký

Không có

15. Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới công ty mà có thể ảnh hưởng đến giá cả chứng khoán đăng ký

Không có

IV. Cổ phiếu ĐĂNG Ký

1. Loại cổ phiếu:




Cổ phiếu phổ thông
2. Mệnh giá




10.000 đồng 
(theo Điều lệ sửa đổi của Công ty được ĐHĐCĐ thông qua ngày 17/10/2006)
3. Tổng số chứng khoán



5.250.000 cổ phần


4. Phương pháp tính giá



Giá trị sổ sách công ty

Tại thời điểm 31/12/2005 (Mệnh giá 100.000 đồng/ cổ phần)


Giá trị sổ sách = 











  =         100.528 đồng

Tại thời điểm 30/09/2006 (Mệnh giá 100.000 đồng / cổ phần)

Giá trị sổ sách = 










  =        119.020 đồng

5. Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với người nước ngoài

Công ty hiện chưa có cổ đông nước ngoài nào sở hữu cổ phiếu. Điều lệ Công ty không quy định giới hạn tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu của Công ty đối với người nước ngoài. 

Sau khi đăng ký giao dịch tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, tỷ lệ nắm giữ của người nước ngoài tuân theo quy định tại Quyết định số 238/2005/QĐ-TTg ngày 29/09/2005 của Thủ tướng Chính phủ về tỷ lệ tham gia của bên nước ngoài vào Thị trường Chứng khoán Việt Nam, trong đó qui định tổ chức, cá nhân nước ngoài mua, bán cổ phiếu trên Thị trường Chứng khoán Việt Nam được nắm giữ tối đa 49% tổng số cổ phiếu đăng ký giao dịch của tổ chức phát hành.

6. Các loại thuế có liên quan

Công ty cổ phần Giám định Vinacontrol đã đăng ký với Cục Thuế Hà Nội để hưởng ưu đãi miễn thuế cho năm 2006, 2007 và giảm 50% số thuế phải nộp cho 2 năm 2008 và 2009. Ưu đãi thuế này là theo Nghị định 187 ngày 16/11/2004 của Chính phủ về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần. 

Theo Công văn số 5248/TC-CST ngày 29/4/2005 của Bộ Tài chính về việc ưu đãi thuế Thu nhập doanh nghiệp cho tổ chức đăng ký giao dịch tại TTGDCK Hà Nội, nếu Công ty hoàn tất đăng ký giao dịch trong năm 2006, Công ty sẽ được giảm 50% số thuế Thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong 2 năm kể từ khi được chấp thuận việc đăng ký giao dịch. Như vậy, Công ty sẽ tiếp tục được giảm 50% thuế thu nhập doanh nghiệp trong hai năm 2010 và 2011.

Các loại thuế khác: Công ty tuân thủ theo Luật thuế của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện hành. 

V. CÁC Đối TÁC LiÊN QUAN Tới ViệC ĐĂNG Ký

1. Tổ chức tư vấn

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt

Trụ sở chính:

94 Bà Triệu, Hà Nội

Điện thoại:

(84-4) 9433 016 - 9433 017

Fax:


(84-4) 9433 012

Email:


bvsc@hn.vnn.vn

Website:

www.bvsc.com.vn
Giấy phép thành lập số 4060 GP/TL cấp ngày 01/10/1999 do UBND TP. Hà Nội cấp.

Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán số 01/GPHĐKD ngày 26/11/1999 do UBCKNN cấp.

2. Tổ chức kiểm toán

Công ty dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán 

Trụ sở:


01 Lê Phụng Hiểu, Hà Nội
Điện thoại:

(84-4) 824 1990/1

Fax:


(84-4) 825 3973

Email:


aasc-ndd@hn.vnn.vn

Website:

www.aasc.com.vn 
VI. Các nhân tố rủi ro

1. Rủi ro về kinh tế

Hoạt động chính của Công ty là giám định hàng hóa xuất nhập khẩu. Những hoạt động của Công ty có thể sẽ chịu ảnh hưởng của rất nhiều yếu tố như những biến động lớn về kinh tế, chính trị, thương mại (bất ổn tại Trung Đông, chiến tranh Iraq, lộ trình AFTA...) Cụ thể là nhiều hợp đồng XNK sang Iraq đã bị bỏ dở và không được ký kết lại. Những nhân tố này đã làm mất đi nhiều nguồn hàng hóa XNK trước đó đã chỉ định Vinacontrol làm công tác giám định hoặc cơ hội cho Công ty là rất lớn. Tuy nhiên tốc độ tăng trưởng của kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng trong những năm qua luôn ổn định ở mức cao, với chính sách và quyết tâm cải cách nền kinh tế của Chính phủ, các chuyên gia kinh tế thế giới đánh giá tốc độ tăng trưởng kinh tế trong những năm tới vẫn sẽ được duy trì ổn định. Ngoài ra mặc dù trên thế giới liên tiếp xảy ra những biến động phức tạp, song giá trị đầu tư và kim ngạch XNK của nước ta năm sau vẫn tăng hơn năm trước, đây là yếu tố khách quan tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động giám định phát triển. Do vậy ảnh hưởng của rủi ro này đến hoạt động sản xuất và kết quả kinh doanh của Công ty có thể là không đáng kể. 
2. Rủi ro về thị trường

Công ty chịu sự cạnh tranh rất lớn trong lĩnh vực giám định. Cạnh tranh đã dẫn đến việc thị phần của Công ty có phần bị thu hẹp đối với nhiều mặt hàng lớn mang lại doanh thu khá cao như gạo, than, lạc, sắt thép, dầu thô, xăng dầu, giám định phục vụ hải quan. Chi phí cho khai thác giám định ngày càng tăng cao đã ảnh hưởng tới lợi nhuận. Tuy nhiên với vị trí là tổ chức giám định lớn nhất Việt Nam có tên tuổi, bề dầy truyền thống, và năng lực nhất trong số các tổ chức giám định của Việt Nam, uy tín của Vinacontrol ngày càng cao và chính điều này đã làm giảm thiếu những rủi ro thị trường có thể ảnh hưởng đến hoạt động của Công ty. 

3. Rủi ro về luật pháp

Môi trường pháp lý về hoạt động giám định hàng hóa XNK vẫn chưa thực sự ổn định và phù hợp. Sau khi Luật Thương mại, Nghị định số 20/CP của Chính phủ về công tác giám định ra đời, các Bộ ngành khác đã ban hành một số văn bản chồng chéo với nội dung của các văn bản quy định về hoạt động giám định của Nhà nước. Tất cả những vấn đề này đã ảnh hưởng nhiều đến hoạt động của Công ty, đặc biệt trong khâu khai thác khách hàng, dẫn đến ảnh hưởng tới doanh thu và lợi nhuận của Công ty. 

4. Rủi ro đặc thù

Uy tín và chất lượng dịch vụ là hai yếu tố quan trọng bậc nhất trong ngành giám định. Bất cứ hành vi sai phạm nào của giám định viên, hay thái độ phục vụ khách không tốt, có thể ảnh hưởng nặng nề đến uy tín, và kết quả kinh doanh của công ty. Công ty luôn chú trọng nâng cao ý thức trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp cho CBCNV. Đồng thời, quy trình giám định của Công ty tuân thủ nghiêm ngặt tiêu chuẩn ISO 9001:2000, đảm bảo là mọi giai đoạn của quá trình giám định đều có sự kiểm tra, giám sát cần thiết, tùy theo quy mô và độ phức tạp của mỗi vụ giám định. Chính điều này đã giảm rủi ro đặc thù của Công ty. 

5. Rủi ro khác

Hoạt động kinh doanh của Công ty có thể chịu ảnh hưởng của những rủi ro khác như biến động giá cả, biến động chính trị, xã hội trên thế giới, chiến tranh, bệnh dịch ... làm các khách hàng truyền thống bị giảm sút và các thị trường tiềm năng mất ổn định. Những rủi ro này có thể sẽ có những tác động trực tiếp hoặc gián tiếp đến hoạt động kinh doanh của Công ty.  

VII. Phụ lục

1. Phụ lục I: Điều lệ tổ chức và hoạt động
2. Phụ lục II: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2005 và Báo cáo tài chính 09 tháng đầu năm 2006
3. Phụ lục III: Nghị quyết ĐHĐCĐ
4. Phụ lục IV: Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh [image: image1.png]
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